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CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU

 
Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu
Mowday, Steers và Poter (1979) coi sự trung thành 

là “ý định hoặc mong muốn duy trì khi là thành viên 
của tổ chức”. Mowday và cộng sự cũng cho rằng, lòng 
trung thành là một trong ba nhân tố tạo nên sự gắn kết 
với tổ chức (Sự đồng thuận, Lòng trung thành, Sự lôi 
cuốn). Khi nói về mối quan hệ giữa sự hài lòng trong 
công việc và lòng trung thành với tổ chức cũng chính 
là nói về mối quan hệ giữa sự hài lòng trong công việc 
và sự gắn kết với tổ chức. 

Sự gắn kết với tổ chức chắc chắn có liên quan hay 
chịu ảnh hưởng bởi sự hài lòng công việc được phát 
hiện trong nhiều nghiên cứu của Cook và Wall (1980), 
Mowday và cộng sự (1979). Mức độ hài lòng với công 
việc có thể ảnh hưởng đến quyết định ra đi hay ở lại 
của nhân viên trong một tổ chức. 

Nghiên cứu của Stum (2001) cho thấy, mối liên 
hệ chặt chẽ giữa sự hài lòng với công việc và lòng 
trung thành với tổ chức. Stum (2001) ứng dụng linh 
hoạt thuyết cấp bậc nhu cầu của Maslow (1943) và 
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Hà Nội là địa phương có nhiều công 
ty dệt may cùng hoạt động, nên sự cạnh 
tranh, nhất là cạnh tranh thu hút nhân lực 
rất gay gắt. Người lao động có xu hướng 
nghỉ việc tại công ty này để chuyển sang 
công ty khác khi những điều kiện làm việc, 
chính sách lương thưởng, đãi ngộ… làm cho 
họ thỏa mãn hơn. Vấn đề này xuất hiện 
vào mọi thời điểm khiến lãnh đạo các công 
ty dệt may không lường hết được, thậm 
chí có thể gây đình trệ trong hoạt động 
sản xuất và làm các công ty mất nhiều 
thời gian, kinh phí để tuyển dụng, đào tạo 
những người mới… Vì vậy, việc xác định 
các nhân tố và mức độ tác động của chúng 
đến sự trung thành của người lao động tại 
các công ty dệt may ở Hà Nội sẽ giúp cho 
lãnh đạo công ty thấu hiểu hơn người lao 
động và có được những biện pháp cải thiện 
đời sống, tăng sự gắn kết của họ và góp 
phần ổn định và phát triển công ty.

Những nhân tố tác động đến 
Sự trung thành của người lao động 
trong các công ty dệt may tại Hà Nội
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Nghiên cứu này nhằm xác định các nhân tố và mức độ tác động của chúng đến Sự trung 
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H3: Tiền lương và thu nhập có mối tương 
quan tỷ lệ thuận với Sự hài lòng trong công 
việc của người lao động. 

H4: Lãnh đạo có mối tương quan tỷ 
lệ thuận với Sự hài lòng trong công việc 
của người lao động. 

H5: Đồng nghiệp có mối tương quan 
tỷ lệ thuận với Sự hài lòng trong công 
việc của người lao động. 

H6: Môi trường làm việc có mối tương 
quan tỷ lệ thuận với Sự hài lòng trong 
công việc của người lao động. 

H7: Sự hài lòng trong công việc có 
mối tương quan tỷ lệ thuận với Sự trung 
thành của người lao động.

Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu kết hợp cả hai phương 

pháp định tính và định lượng. Nghiên 
cứu định tính lựa chọn xây dựng mô 
hình; thang đo; tham khảo ý kiến 
chuyên gia xây dựng bảng khảo sát. 
Đối với nghiên cứu định lượng, nhóm 
tác giả đã phát phiếu điều tra tới  600 
người lao động tại 4 công ty dệt may 
(Tổng Công ty Dệt may Hà Nội, Công 
ty Dệt 10/10, Công ty Dệt Minh Khai, 
Công ty Cổ phần Dệt may thời trang 
Việt Nam) từ tháng 3-4/2021. Kết quả 
thu về có 537 phiếu hợp lệ để đưa vào 
phân tích. Công cụ phân tích là phần 
mềm PLS - SEM đánh giá tác động 
của các nhân tố đến sự trung thành của 
người lao động tại 4 công ty dệt may tại 
Hà Nội (Bài viết sử dụng cách viết số 
thập phân theo chuẩn quốc tế).

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Mô hình đo lường
Mô hình đo lường (đo lường các biến 

tiềm ẩn thông qua các biến quan sát) 
được đánh giá thông qua: Mức độ đóng 
góp của từng biến đo; Độ tin cậy (Tính 
nhất quán); Giá trị (hội tụ và phân biệt).

Sau khi loại các biến quan sát có hệ số 
tải ngoài (outer loading) có giá trị không 
đạt yêu cầu (< 0.7) của lần phân tích 
thứ nhất (LD1 = 0.5286; TT2 = 0.3512; 
TTH3 = 0.6762). Mô hình được chạy lại 
lần thứ 2 và cho kết quả thể hiện mức độ 
đóng góp của các biến quan sát trong mô 
hình (Bảng 1).

Các hệ số tải ngoài cao có nghĩa 
là các biến sẽ cùng đo lường một khái 
niệm. Giá trị tối thiểu cho hệ số tải ngoài 
là 0.7. Trong trường hợp này (Bảng 1), 
giá trị của hệ số tải ngoài của các biến 
đều đạt yêu cầu, giá trị thấp nhất là của 

cho rằng, để nâng cao lòng trung thành của nhân viên 
với tổ chức, cần thỏa mãn các nhu cầu của nhân viên. 

Chang, Chiu và Chen (2010) đã chứng minh mối 
tương quan giữa sự hài lòng trong công việc và lòng 
trung thành của nhân viên đối với tổ chức trong lĩnh 
vực công thông qua nghiên cứu của mình. Kết quả 
nghiên cứu này cũng được một số nhà nghiên cứu 
trong nước, như: Hà Nam Khánh Giao, Võ Thị Mai 
Phương (2011); Phan Thị Minh Lý (2011), Trần Minh 
Tiến (2014) khẳng định thông qua các nghiên cứu 
trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ tại Việt Nam…

Nhiều nghiên cứu về sự hài lòng trong công việc 
của người lao động sử dụng mô hình Chỉ số mô tả 
công việc (Job Descriptive Index - JDI) của Smith và 
cộng sự (1969) gồm 5 nhân tố: Tiền lương; Đào tạo 
và thăng tiến; Lãnh đạo; Đồng nghiệp; Bản chất công 
việc. Các nhà nghiên cứu sau này cũng sử dụng bộ 
chỉ số JDI và bổ sung thêm những nhân tố, như: Điều 
kiện làm việc, Phúc lợi… để phù hợp với bối cảnh của 
mình (Trần Kim Dung, 2005; Châu Văn Toàn, 2009). 
Các khía cạnh của sự hài lòng trong công việc có thể 
liên quan đến nhiều nội dung, như: trả lương, đặc điểm 
công việc, đồng nghiệp, giám sát, các yếu tố tổ chức 
và môi trường làm việc… 

Nhóm tác giả kế thừa từ các nghiên cứu trước đây 
và đề xuất mô hình các nhân tố tác động đến Sự trung 
thành của người lao động trong các công ty dệt may tại 
Hà Nội (Hình).

Các giả thuyết nghiên cứu được đưa ra như sau:
H1: Bản chất công việc có mối tương quan tỷ lệ thuận 

với Sự hài lòng trong công việc của người lao động.
H2: Đào tạo và thăng tiến có mối tương quan tỷ lệ 

thuận với Sự hài lòng trong công việc của người lao động. 

HÌNH: MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT

Nguồn: Đề xuất của nhóm tác giả
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biến quan sát LD3 = 0.710 và cao nhất là 
của biến TN4 = 0.870. 

Phân tích hệ số Cronbach’s Alpha
Kết quả ở Bảng 2 cho thấy, hệ số 

Cronbach’s Alpha của các nhân tố đều 
> 0.7, thể hiện tính nhất quán nội tại 
tốt; Độ tin cậy Tổng hợp (CR) có giá 
trị khá cao (0.857-0.903); Các giá trị 
của phương sai trích trung bình (AVE) 
đều > 0.5 (0.6-0.727). Các kết quả này 
thể hiện các biến nghiên cứu giải thích 
nhiều hơn 50% phương sai các biến quan 
sát của nó và đạt giá trị hội tụ.

Giá trị phân biệt của thang đo được 
thể hiện thông qua các phương pháp đo 
của Fornell và Larcker (1981), hệ số 
tải chéo và phương pháp chỉ số tương 
quan (HTMT) của Henseler và cộng sự 
(2015). Kết quả các chỉ số HTMT và giá 
trị kiểm định của chúng thể hiện ở Bảng 
3 và Bảng 4.

Giá trị các chỉ số trong Bảng 4 đều 
< 0.85 cùng với kết quả của tiến trình 
Bootstrap thể hiện ở Bảng 4 (các giá trị 
trung bình ở cột thứ 2 < 0.85, nằm trong 
khoảng tin cậy [2.5%, 97.5%] và < 1) 
khẳng định thang đo đạt giá trị phân biệt.

Mô hình cấu trúc
Đánh giá mô hình cấu trúc hay mối 

quan hệ giữa các biến tiềm ẩn là việc 
kiểm tra khả năng dự báo của mô hình. 
Mô hình cấu trúc được đánh giá thông 
qua xem xét các vấn đề: Đa cộng tuyến; 
Mức ý nghĩa; Tác động của các nhân tố 
trong mô hình; Giá trị R2, R2adj;  Hệ số 
tác động f2.

Kết quả phân tích đa cộng tuyến của 
các nhân tố trong mô hình cấu trúc (inner 
VIF value) thể hiện tại Bảng 5.

Các nhân tố đều có giá trị VIF < 5 
cho thấy, hiện tượng cộng tuyến của các 
biến nghiên cứu hay nhân tố (biến tiềm 
ẩn) không xảy ra. Bảng 6 cho thấy, hệ số 
hồi quy của các biến độc lập lên biến phụ 
thuộc (cũng là các tác động trực tiếp) cụ thể 
là: DN = 0.181; LD = 0.202; MT = 0.139; 
TN = 0.197; TT = 0.254 với P value = 0.000 
đạt yêu cầu. Biến CV không đạt do giá trị 
kiểm định (P value = 0.051) > 0.05.

Bảng 7 thể hiện giá trị R2 và R2 điều 
chỉnh – đây là thước đo dự báo của mô 
hình, nó đánh giá sức mạnh dự báo của 
mô hình. Kết quả cho thấy, giá trị R2 
điều chỉnh của các nhân tố tác động lên 
biến HL = 0.514 là ở mức độ trung bình. 
Giá trị R2 điều chỉnh của các nhân tố tác 
động lên biến Sự trung thành của nhân 
viên (TTH) = 0.254 là khá yếu.

BẢNG 1: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỆ SỐ TẢI NGOÀI
Bản chất 
công việc 

(CV)

Đồng 
nghiệp 
(DN)

Sự hài 
lòng 
(HL)

Lãnh 
đạo 

(LD)

Môi 
trường làm 
việc (MT)

Tiền lương 
và thu 

nhập (TN)

Đào tạo 
và thăng 
tiến (TT)

Sự trung 
thành 
(TTH)

CV1 0.785        
CV2 0.854        
CV3 0.816        
CV4 0.776        
DN1  0.725       
DN2  0.828       
DN3  0.750       
DN4  0.792       
HL1   0.847      
HL2   0.805      
HL3   0.805      
HL4   0.802      
LD1    0.825     
LD2    0.810     
LD3    0.719     
lD4    0.854     
LD5    0.823     
MT2     0.835    
MT3     0.857    
MT4     0.866    
TN1      0.754   
TN2      0.821   
TN3      0.800   
TN4      0.870   
TT1       0.790  
TT3       0.755  
TT4       0.820  
TT5       0.867  
TTH1        0.859
TTH2        0.867
TTH4        0.798

BẢNG 2: ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC NHÂN TỐ

Cronbach’s Alpha Độ tin cậy tổng hợp Giá trị phương sai trích trung bình
CV 0.823 0.883 0.654
DN 0.779 0.857 0.600
HL 0.832 0.888 0.664
LD 0.866 0.903 0.652
MT 0.812 0.889 0.727
TN 0.828 0.886 0.660
TT 0.824 0.883 0.655
TTH 0.797 0.879 0.709

BẢNG 3: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH HTMT CHO GIÁ TRỊ PHÂN BIỆT
 CV DN HL LD MT TN TT

CV        
DN 0.474       
HL 0.582 0.548      
LD 0.508 0.340 0.576     
MT 0.448 0.200 0.418 0.204    
TN 0.497 0.431 0.621 0.529 0.291   
TT 0.552 0.409 0.649 0.432 0.308 0.495  
TTH 0.280 0.351 0.604 0.450 0.233 0.431 0.329

Nguồn: Xử lý từ dữ liệu nghiên cứu
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Bảng 8 thể hiện sự thay đổi trong 
giá trị R2 khi một biến độc lập có thể 
bị đưa ra khỏi mô hình nghiên cứu. Giá 
trị f2 của CV = 0.008 rất nhỏ, không có 
tác dụng trong việc giải thích cho các 
biến phụ thuộc. Các giá trị f2 của các 
biến còn lại (DN, LD, MT, TN, TT) 
đều > 0.02 (nằm trong khoảng 0.034-
0.093) cho thấy, phần lớn các nhân tố 
có tác động nhỏ đến việc giải thích của 
mô hình khi chúng bị loại ra. Tác động 
mạnh nhất đến nhân tố TTH là biến 
trung gian HL (f2 = 0.340) được cho là 
khá mạnh.

 Như vậy, các giả thuyết thống kê 
H2, H3, H4, H5, H6, H7 được chấp nhận 
(P-values < 0.05), giả thuyết H1 bị bác 
bỏ. Hệ số đường dẫn của các biến DN, 
LD, MT, TN, TT lên HL lần lượt là: 
DN = 0.181; LD = 0.202; MT = 0.139; 
TN = 0.197; TT = 0.254 và HL = 0.511 
lên TTH (Đào tạo và thăng tiến có ảnh 
hưởng mạnh nhất; Môi trường làm việc 
có ảnh hưởng yếu nhất; Bản chất công 
việc bị loại vì không thỏa mãn giá trị 
kiểm định).

KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ

Kết luận
Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 6 

nhân tố tác động tích cực đến Sự trung 
thành của người lao động trong các công 
ty dệt may tại Hà Nội, đó là: Đào tạo 
và thăng tiến; Tiền lương và thu nhập; 
Lãnh đạo; Đồng nghiệp; Môi trường làm 
việc; Sự hài lòng trong công việc. Trong 
đó, Đào tạo và thăng tiến có ảnh hưởng 
mạnh nhất; Môi trường làm việc có ảnh 
hưởng yếu nhất tới Sự trung thành của 
người lao động.

Hàm ý quản trị
Nhằm tăng cường sự trung thành của 

người lao động, nhóm tác giả đề xuất 
một số giải pháp với lãnh đạo các công 
ty dệt may tại Hà Nội như sau: 

Một là, phổ biến rõ cho người lao 
động biết nhiệm vụ, vai trò của công 
việc được giao và mức độ đóng góp, tầm 
quan trọng của công việc đối với bản 
thân và công ty để người lao động ý thức 
được trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ 
của mình. Công bố rõ nội quy, giờ giấc 
làm việc và nghỉ ngơi; chế độ làm thêm 
giờ, nghỉ phép rõ ràng...

Hai là, sắp xếp, phân công công 
việc phù hợp với năng lực chuyên môn 
và nguyện vọng của người lao động để 

BẢNG 4: KIỂM ĐỊNH BOOTSTRAP CHO HỆ SỐ HTMT
 Giá trị mẫu ban đầu Giá trị trung bình mẫu 2.5% 97.5%

DN -> CV 0.474 0.475 0.375 0.570
HL -> CV 0.582 0.582 0.498 0.659
HL -> DN 0.548 0.547 0.444 0.642
LD -> CV 0.508 0.507 0.402 0.609
LD -> DN 0.340 0.341 0.232 0.445
LD -> HL 0.576 0.577 0.476 0.673
MT -> CV 0.448 0.448 0.337 0.555
MT -> DN 0.200 0.201 0.097 0.306
MT -> HL 0.418 0.418 0.319 0.515
MT -> LD 0.204 0.204 0.094 0.311
TN -> CV 0.497 0.496 0.394 0.589
TN -> DN 0.431 0.430 0.301 0.553
TN -> HL 0.621 0.621 0.529 0.706
TN -> LD 0.529 0.528 0.425 0.626
TN -> MT 0.291 0.290 0.182 0.393
TT -> CV 0.552 0.553 0.449 0.653
TT -> DN 0.409 0.408 0.294 0.514
TT -> HL 0.649 0.649 0.566 0.727
TT -> LD 0.432 0.432 0.324 0.534
TT -> MT 0.308 0.308 0.199 0.413
TT -> TN 0.495 0.495 0.391 0.593
TTH -> CV 0.280 0.281 0.175 0.391
TTH -> DN 0.351 0.348 0.230 0.458
TTH -> HL 0.604 0.605 0.498 0.709
TTH -> LD 0.450 0.451 0.348 0.550
TTH -> MT 0.233 0.234 0.123 0.349
TTH -> TN 0.431 0.430 0.322 0.535
TTH -> TT 0.329 0.329 0.220 0.437

BẢNG 5: HỆ SỐ PHÓNG ĐẠI PHƯƠNG SAI (VIF)
CV DN HL LD MT TN TT TTH

CV   1.617      
DN   1.269      
HL        1.000
LD   1.416      
MT   1.177      
TN   1.485      
TT   1.427      

TTH         

BẢNG 6: MỨC ĐỘ TÁC ĐỘNG LÊN BIẾN PHỤ THUỘC VÀ Ý NGHĨA THỐNG KÊ 
CỦA MÔ HÌNH

 
Giá trị 

Mẫu ban 
đầu

Giá trị 
Trung bình 

Mẫu

Độ lệch 
chuẩn 

(STDEV)

Giá trị thống 
kê T

(|O/STDEV|)
P_Values

CV -> HL 0.081 0.080 0.042 1.953 0.051
DN -> HL 0.184 0.185 0.039 4.780 0.000
HL -> TTH 0.504 0.507 0.042 11.966 0.000
LD -> HL 0.202 0.205 0.044 4.616 0.000
MT -> HL 0.139 0.139 0.034 4.127 0.000
TN -> HL 0.197 0.197 0.044 4.496 0.000
TT -> HL 0.254 0.253 0.043 5.944 0.000

Nguồn: Xử lý từ dữ liệu nghiên cứu
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Sáu là, lãnh đạo công ty cần quan tâm hơn tới người 
lao động, tăng tính hỗ trợ trong công việc; Tiếp thu các 
ý kiến, trao đổi hai chiều của nhân viên khi xử lý công 
việc và ra các quyết định; Tăng năng suất lao động 
trên tinh thần hợp tác, tôn trọng người lao động. Đồng 
thời, tạo bầu không khí thân thiện, cởi mở trong nhân 
viên của công ty.

khai thác tối đa trình độ, kỹ năng, kinh 
nghiệm của họ. Tối ưu hóa vị trí, thao 
tác cũng như công cụ dụng cụ đầy đủ 
cũng làm tăng năng suất, chất lượng và 
sức khỏe của người lao động.

Ba là, xây dựng các quy định, chương 
trình cho công tác đào tạo nghề, quản 
lý cũng như các điều kiện hỗ trợ khác 
nhằm động viên người lao động nỗ lực 
làm việc; Tạo điều kiện cho những 
người có năng lực được đề bạt, cất nhắc 
trong công tác chuyên môn cũng như 
quản lý.

Bốn là, phổ biến quy định an toàn lao 
động, giờ giấc làm việc, tạo điều kiện 
để người lao động có chỗ nghỉ giải lao 
thoải mái và hiệu quả; Tạo môi trường 
làm việc xanh, sạch và đẹp. 

Năm là, xây dựng chính sách tiền 
lương, thưởng, phúc lợi… để người lao 
động yên tâm làm việc và mong muốn 
cống hiến cho công ty; Tạo chính sách 
đãi ngộ (vật chất và tinh thần) đặc biệt 
đối với cá nhân có thành tích trong hoạt 
động quản lý và sản xuất; Thường xuyên 
rà soát, nâng lương cho những người 
xứng đáng…

BẢNG 7:  R2 AND R2 ĐIỀU CHỈNH

Biến R2 R2 điều chỉnh
HL 0.514 0.508

TTH 0.254 0.252

BẢNG 8: HỆ SỐ TÁC ĐỘNG F2

 CV DN HL LD MT TN TT TTH
CV   0.008      
DN   0.055      
HL        0.340
LD   0.059      
MT   0.034      
TN   0.054      
TT   0.093      
TTH         

Nguồn: Xử lý từ dữ liệu nghiên cứu
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